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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
Tổ chức đăng ký
Ông:  Nguyễn Đình Thiệu      Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 kiêm Tổng giám đốc Công ty
Bà:    Bùi Thị Lệ Thuỷ
    
Chức vụ:
 Kế toán trưởng công ty
Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu của công ty chúng tôi.

ii. Các khái niệm

HPMC:

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

Công ty:

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

TTGDCK:

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

iii.Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. Khi mới thành lập, Nhà máy chuyên sửa chữa Ôtô và sản xuất các mặt hàng cơ khí đơn giản như : bơm nước nhỏ, máy cày, êtô, quạt lò rèn, kìm, búa… Năm 1962, Nhà máy được chuyển về Hải Dương và đổi tên thành Nhà máy Chế tạo bơm.  Năm 1997, Nhà máy được chuyển thành Công ty chế tạo bơm Hải Dương. Công cuộc đổi  mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty chủ động, sáng tạo tổ chức sản xuất, mở rộng hợp tác. Công ty đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, Công ty đã từng liên doanh liên kết với tập đoàn EBARA – Nhật Bản chế tạo các loại bơm, với hãng AVK - Đan Mạch chế tạo van nước, nâng trình độ kỹ thuật và công nghệ chế tạo sản phẩm của công ty lên trình độ mới, chế tạo được nhiều loại bơm, van quạt với kỹ thuật cao phục vụ các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. Ngày 12/01/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số : 07/2004/QĐ-BCN chuyển công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương thành Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương. Tháng 4 năm 2004, Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000144 do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp ngày 24/3/2004. Kể từ ngày được cấp phép, hoạt động của công ty hoàn toàn do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp. Đến nay, công ty đã ổn định và phát triển vững chắc.  

* Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng nâng cao lợi ích hợp pháp của cổ đông; nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tăng tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

-     Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương
· Tên giao dịch quốc tế:      HAI DUONG PUMP MANUFACTURING JOINT – STOCK COMPANY
· Tên giao dịch quốc tế viết tắt:
   HPMC
· Trụ sở:


Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Dương

· Điện thoại:


(84-0320) 853496
-      Fax:
(84-0320) 858606

· Email: 
                        hpmc@hn.vnn.vn.

· Webstie:                            http://www.hpmc.com.vn

· Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh:                  



+ Số 41A - Độc Lập - Phường Tân Thành - Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (84 – 08) 4080392                                 Fax: (84 – 08) 4445968

· Vốn điều lệ hiện nay:
17.143.300.000 đồng (Mười bảy tỷ một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng Việt Nam chẵn).

*  Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/3/2006 :

- Tỷ lệ phần vốn Nhà nước: 51% - Quyền sở hữu: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp -    

  Bộ Công nghiệp.  

- Địa chỉ: Số 2 - Triệu Quốc Đạt - Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

- Đại diện sở hữu:  Ông Nguyễn Đình Thiệu, theo Quyết định số 171/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy & TBCN - Bộ Công nghiệp

- Tỷ lệ phần vốn cổ đông phổ thông: 49%

Trong đó: Người lao động trong công ty: 296 cổ đông giữ 375.790 cổ phiếu nắm 21,92% vốn

[image: image6.wmf]      Cổ đông ngoà công ty:            210 cổ đông giữ: 464.230 cổ phiếu chiếm 27,08% vốn

* Cơ cấu tổ chức của Công ty:
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· Cơ cấu lao động của công ty tại thời điểm 30/5/2006.

	SỐ TT
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Số người

	1
	Trình độ đại học
	63

	2
	Trình độ cao đẳng, trung cấp
	23

	3
	Công nhân kỹ thuật bậ cao (từ bậc 6 trở lên)
	36

	4
	Công nhân kỹ thuật
	201

	
	Tổng cộng
	323


Bảng vàng thành tích của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm hảI Dương

Sản xuất - Kinh doanh

· Huân chương độc lập hạng Ba (2000).

· Huân chương Lao động hạng I (1995).

· 02 Huân chương Lao động hạng II ( 1984, 1990)

· 03 Huân chương Lao động hạng III (1963, 1977, 1982)

· Cờ thi đua của Chính phủ (2001).

· Cờ luân lưu của Chính Phủ (1985).

· Giải Sao Vàng Đất Việt (2004).

· Giải Doanh nghiệp uy tín - chất lượng  2005.

· Cúp vàng Thương hiệu Việt  2005.

· Thương hiệu nổi tiếng năm 2005.

· Cúp Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2005

· Nhiều bằng khen của Chính phủ, Tỉnh, Bộ, Ngành.
Khoa học - Công nghệ

· Chứng chỉ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO  9001 của BVQI (2000) .

· Chứng chỉ Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001 của BVQI (2002). 

· Cúp vàng ISO (2005)

· Cúp Ngôi sao Chất lượng (2004)

· Hơn 100  Huy chương vàng và các Giải thưởng tương đương Hội chợ quốc tế tại Việt Nam.

· Cờ thi đua xuất sắc về đảm bảo AT-VSLĐ và môi trường của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 1994.

· Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng về công tác An toàn lao động vệ sinh công nghiệp phòng chống cháy nổ năm 2005.

Công tác xã hội

· Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2003 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

· Hội nông dân tỉnh Hải Dương tặng giấy khen về phong trào hỗ trợ nông dân nghèo.

Công tác Đảng

· Tỉnh uỷ Hải Dương tặng Giấy Khen Đảng bộ Trong sạch vững mạnh các mặt năm 2001, 2003, 2004, 2005.

· Thành uỷ Hải Dương tặng giấy khen về công tác xây dựng Đảng  2 năm 2004, 2005.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ (tại thời điểm 31/3/2006)
	SỐ TT
	Họ và tên cổ đông
	Số cổ phần năm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Ông Nguyễn Đình Thiệu
	878.930
	51,14%

	
	Trong đó: 

     -  Đại diện sở hữu NN:
	874.310
	51,00%

	
	     - Sở hữu cá nhân:


	2.390
	0,14%

	2
	Ông Nguyễn Đức Cách
	2.140
	0,13%

	3
	Ông Vũ Văn Phượng
	3.090
	0,18%

	4
	Ông Vũ Văn Đoàn
	3.000
	0,18%

	5
	Bà Bùi Thị Lệ Thuỷ
	770
	0,04%

	6
	Ông Nguyễn Văn Bắc
	3.250
	0,19%

	7
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	1.030
	0,06%


Cổ đông sáng lập và cổ đông khác tuân thủ các điều kiện chuyển nhượng cổ phần:

* Cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện của Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng trong thời gian đương nhiệm. (Điều lệ công ty - Điều 16 khoản 2).

* Cổ phiếu của người lao động nghèo được mua ưu đãi trả chậm chỉ được chuyển nhượng khi đã trả nợ hết cho Nhà nước (Điều lệ công ty - Điều 16 khoản 3).

3. Danh sách cổ đông nắm giữ  từ  5% vốn cổ phần của Công ty trở lên (tại thời điểm 31/03/2006)
	STT
	Họ và tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sơ hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Ông Nguyễn Đình Thiệu
	 Số 106 – Hai Bà Trưng – Thành phố Hải Dương
	878.930
	51,14%

	
	Trong đó: + Sở hữu NN
	
	874.310
	51%

	
	                  + Sở hữu cá nhân
	
	2.390
	0,14%


4.  Hoạt động kinh doanh
4.1.  Sản phẩm, dịch vụ chính:

· Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước, các sản phẩm cơ khí.

· Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh.

· Xây lắp và sửa chữa các công trình cấp thoát nước, các hệ thống máy bơm, van và các sản phẩm khác của công ty.

· Chế tạo, cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các công trình điện hạ thế.

+ Sản phẩm chính của công ty là các loại bơm:

· Đối tượng khách hàng là các dự án tưới tiêu trong nước, các công trình thuỷ nông, hợp tác xã nông nghiệp, các hộ gia đình, các công trình công nghiệp, cấp thóat nước phục vụ dân sinh, các bơm có kỹ thuật cao dùng cho khai thác mỏ, thuỷ nhiệt điện, khai thác dầu khí và công nghiệp hoá chất. Các sản phẩm này nhu cầu nhiều và phong phú về chủng loại, đây cũng là mục tiêu đã và đang hướng tới của công ty.

· Phạm vi sản phẩm phục vụ các các miền, các tỉnh thành, các lĩnh vực sản xuất trong trong nước và xuất khẩu.

· Tỷ trọng sản xuất và tiêu thụ bơm các loại chiếm từ 75 đến 80% giá trị tổng sản lượng, doanh thu của công ty.

+ Các dịch vụ chính chủ yếu là tư vấn về thiết kế sản phẩm, chọn lựa sản phẩm, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, đào tạo công nhân vận hành..v.v.

4.2.  Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh
4.2.1. Cơ cấu sản phẩm và doanh thu dự kiến: 

Sản phẩm chính: Sản phẩm chính của công ty là các loại máy bơm dùng cho nông nghiệp và các loại máy bơm dùng cho các ngành công nghiệp  và phục vụ dân sinh; Van nước và quạt công nghiệp các loại dùng trong các hệ thống đường ống cấp thoát nước.

* Bơm phục vụ nông nghiệp bao gồm bơm Hỗn lưu (HL) và bơm Hướng trục đứng (HTĐ), bơm hút hai phía, bơm nhiều tầng cánh.... có lưu lượng từ 100-36.000m3/giờ.

* Bơm phục vụ công nghiệp có nhiều loại như  bơm Ly tâm (LT, LV,...), bơm nhiều tầng LTC, bơm hút hai phía LT2, bơm bùn cát ly tâm sệt LTS,... dùng cho khai thác mỏ, công nghệ sản xuất giấy, đuờng, công nghệ hoá học, khai thác dầu khí và cấp thoát nước.

* Các loại Van nước dùng trong hệ thống cấp thoát nước phục vụ dân sinh; các loại quạt công nghiệp dùng trong các hệ thống thông gió trong sản xuất công nghiệp.

Doanh thu dự kiến cho sản phẩm chủ yếu của công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

	Sản phẩm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bơm nông nghiệp
	16.800
	18.000
	19.500
	20.500
	21.500

	Bơm công nghiệp
	17.900
	19.000
	20.500
	23.000
	24.500

	Sản phẩm khác
	8.300
	10.500
	13.000
	15.500
	18.500

	Tổng doanh thu
	43.000
	47.500
	53.000
	59.000
	64.500


4.2.2 Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới:

(   Về quản trị - quản lý

Phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo từ bên trong và bên ngoài Công ty, có chính sách tuyển dụng thích hợp bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh của các cấp quản lý các vị trí công tác.

Xây dựng và áp dụng Quy chế trả lương và thưởng phạt hợp lý tương xứng với sức lao động của cán bộ nhân viên để động viên và phát huy tối đa hiệu quả, năng lực làm việc.

Tiếp tục duy trì phát triển hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.

(   Về thị trường - sản phẩm

Thị trường:

Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua nền kinh tế đã được cải thiện đáng kể và đạt được những thành tựu khả quan, đặc biệt với chính sách hiện đại hoá nền nông nghiệp, các cơ sở hạ tầng nền kinh tế quốc dân đang dần được cải thiện. Các hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu được hiện đại và nâng cấp, các ngành công nghiệp được mở rộng và phát triển, đây thật sự là cơ hội và thị trường lớn của Công ty. Các sản phẩm của công ty đã được khẳng định, tạo uy tín vững chắc qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ cung cấp, đồng thời mở rộng thị trường trong toàn quốc, vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Đa dạng hoá kênh phân phối sản phẩm, thông qua các chi nhánh, các đại lý và các đơn vị bao tiêu sản phẩm

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên và lớn mạnh trong cơ chế thị trường. Do đó, phải đẩy mạnh quản trị và quản lý kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, có chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, vững vàng về chuyên môn và  có kinh nghiệm .

 Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, không ngừng nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm công nghệ cao đáp ứng thị trường theo xu hướng đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng với phương châm: Sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển của công ty. 
Thâm nhập thị trường xuất khẩu:

Hiện nay, các sản phẩm của Công ty chủ yếu tiêu thụ trong nước, các đơn hàng nước ngoài còn nhỏ. Trong giai đoạn tới, Công ty đẩy mạnh  xúc tiến thương mại, tận dụng ưu thế  của thuơng hiệu với mục tiêu nâng cao tỷ trọng xuất khẩu.

Chính sách giá cả:

Việc hoạch định chính sách giá cả phù hợp cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Công ty được tự chủ có chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt, với mỗi loại sản phẩm và đối tượng cung cấp, phù hợp với thị trường trên cơ sở một hệ thống quản lý giá thành bằng các định mức, các tiêu chuẩn tối ưu và chi phí hợp lý.

Phát triển thương hiệu - nhãn hiệu sản phẩm:

Thương hiệu đã là thế mạnh của Công ty, Công ty sẽ đầu tư thích đáng cho việc duy trì và phát triển mạnh mẽ thương hiệu này. Chú trọng các hoạt động xúc tiến hỗn hợp với mục đích hỗ trợ người bán hàng và người tiêu dùng thông qua việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thực hiện các chương trình Marketing; giữ vững, củng cố và phát triển vị thế các nhãn hiệu sản phẩm.

· Triển vọng phát triển của ngành.

Sản xuất sản phẩm  bơm , van, quạt của công ty với khả năng kỹ thuật và công nghệ hiện có và xu hướng đầu tư phát triển mới sẽ ngày càng đáp ứng nhu cầu về sản phẩm cả về số lượng và chất lượng nhất là các sản phẩm kỹ thuật cao dùng cho các lĩnh vực: khai thác mỏ, dầu khí, các nhà máy hoá chất, chế biến, các nhà máy điện, đóng tàu,... Đây là cơ hội tốt để Công ty đầu tư và phát triển trong những năm tới.

Công ty đang đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ tạo phôi, đang hoàn thiện  xây dựng Xưởng đúc Furan với công nghệ tiên tiến đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2005 và quí I/2006.

5.1. Giá trị sản lượng

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Quí I  năm 2006

	
	Giá trị sản lượng
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị sản lượng 
	Tỷ trọng (%)

	Bơm nông nghiệp
	10.001
	35,24%
	5.282
	69,2%

	Bơm công nghiệp
	9.854
	34,73%
	1.119
	14,7%

	Van các loại
	485
	1,71%
	47
	0,6%

	Quạt công nghiệp
	209
	0,73%
	17
	0,2%

	Sản phẩm khác
	7.827
	27,59%
	1.168
	15,3%

	Tổng sản lượng
	28.376
	100%
	7.633
	100 %


5.2. Doanh thu sản phẩm.

  Đơn vị tính: Đơn vị tính: 
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Quí I năm 2006

	
	Giá trị
	Tỷ trọng %
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Bơm nông nghiệp
	14.694
	37,31%
	5.917
	54,72%

	Bơm công nghiệp
	15.609
	39,63%
	2.535
	23,44%

	Van các loại
	943
	2,39%
	512
	4,73%

	Quạt công nghiệp
	338
	0,86%
	54
	0,50%

	Sản phẩm khác
	7.800
	19,81%
	1.796
	16,61%

	Tổng doanh thu
	39.384
	100,00%
	10.814
	100%


5.3. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: Đồng VN

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Quí I năm 2006

	Tổng giá trị tài sản

 Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Tỷ lệ trả cổ tức 
	41.941.652.045

39.535.200.187

4.658.435.619

(598.449.600)

4.059.986.019

4.059.986.019

50,67%

12%
	45.002.792.891

10.814.990.333

1.655.380.953

-

1.655.380.953

1.423.627.620

-

-


5.4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Quí I năm 2006

	1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
	
	

	1.1. Cơ cấu tài sản
	
	

	       - Tài sản cố định - dài hạn/ Tổng tài sản (%)
	41,93
	36,22

	      - Tài sản lưu động - ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)
	58,07
	63,78

	1.2. Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	      - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)
	52,78
	53,17%

	      - Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn (%)
	47,22
	46,83

	      - Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)
	111
	113

	2. Khả năng thanh toán
	
	

	2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)
	1,89
	1,88

	2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)
	1,34 
	1,44

	2.3. Khả năng thanh toán tức thời  (lần)
	0,16
	0,23

	3. Năng lưc hoạt động của đồng vốn
	
	

	3.1. Vòng quay của tài sản (Doanh thu/Tổng TS) (lần)
	0,94
	-

	3.2. Vòng quay của hàng tồn kho (lần)
	3,97
	-

	3.3. Khả năng sử dụng vốn lưu động (Dthu/TS lưu động)
	1,62 lần
	-

	4. Khả năng sinh lời
	
	-

	4.1. Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (P sau thuế/VCSH)
	20,99%
	-

	4.2. Tỷ suất Lợi nhuận trên doanh thu 
	10,26%
	-


(Nguồn:  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005& Báo cáo tài chính QI năm 2006)

Bảng tính các chỉ tiêu tài chính cơ bản phản ánh  khát quát thực trạng tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

5.4.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty:


Cơ cấu tài sản thể hiện, tài sản cố định của công ty chưa đạt 50% giá trị tổng tài sản (41,93% tại thời điểm 31/12/2005 và 36,22% tại thời điểm 31/3/2006) phản ảnh sự đáp ứng linh hoạt có hiệu quả của tài sản lưu động vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, xu hướng này tăng hơn trong năm 2006 do các khoản nợ của các dự án thuộc ngân sách đã dần thu hồi và việc trích khấu hao tối đa các tài sản trong dây chuyền sản xuất.

5.4.2. Về khả năng thanh toán của công ty:

Khả năng thanh toán hiện hành được tính bằng tỷ số giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả. Tỷ số này đạt 1,89 tại thời điểm 31/12/2005 và 1,88 tại thời điểm 31/3/2006 đảm bảo đủ độ an toàn cho các hoạt động của công ty.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn phản ảnh toàn bộ tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền, đảm bảo thanh toán ngay cho các khoản nợ ngắn hạn. Tại thời điểm 31/12/2005 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty là 1,34 lần và thời điểm 31/3/2006 là 1,44 lần. Như vậy thấy rất rõ ràng cứ 1 đồng nợ đến hạn của công ty được đảm bảo bằng gần 1,5 đồng tài sản lưu động của công ty.

Khả năng thanh toán tức thời được đo bằng tỷ số giữa các tài sản là tiền và các khoản tương đương tiền chia cho toàn bộ nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán tức thời của công ty được cải thiện rõ rệt trong 3 tháng đầu năm 2006 (Tại thời điểm 31/12/2005, tiền và các khoản tương đương trên bảng cân đối tài chính là: 2.847.573.576, đồng;  tại thời điểm 31/3/2006 là: 4.559.030.757,đồng.


Với khả thanh toán các loại như  trên, thể hiện độ an toàn cho sản xuất kinh doanh của công ty cao, ổn định bền vững, tuy nhiên sự chênh lệch giữa khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán tức thời cũng phải ảnh tỷ trọng hàng tồn kho và các khoản phải thu, ứng truớc cho khách hàng của công ty còn tương đối lớn.

5.4.3. Về khả năng sinh lời của đồng vốn:


Với báo cáo tài chính năm 2005 của công ty đã được kiểm toán phản ảnh, khả năng sinh lời của đồng vốn và tỷ suất lợi nhuận của công ty tương đối cao so với một đơn vị sản xuất kinh doanh cơ khí. Và khả năng này có thể còn khả quan hơn trong năm 2006 (sau 3 tháng hoạt động của năm 2006, lợi nhuận sau thuế đã là: 1.423.627.620, đồng).

5.5. Các khoản nợ phải thu, phải trả của công ty tại thời điểm 31/12/2005 và 31/3/2006.

Đơn vị tính: Đồng VN

	Chỉ tiêu
	Thời điểm 31/12/05
	Thời điểm 31/03/06

	1. Các khoản phải thu
	24.295.528.341
	24.933.644.061

	 - Phải thu dài hạn của khách hàng
	11.342.097.407
	10.245.697.407

	- Phải thu ngắn hạn của khách hàng
	5.344.287.749
	6.865.720.871

	- Trả trước cho người bán
	7.058.322.912
	7.287.595.052

	- Phải thu tạm ứng
	188.374.030
	181.850.578

	- Thuế nộp thừa cho Ngân sách
	2.566.600
	68.600

	- Phải thu nội bộ
	123.844.553
	125.444.553

	- Các khoản phải thu khác
	236.035.090
	227.267.000

	2. Các khoản phải trả
	22.136.138.383
	23.930.639.553

	- Phải trả người bán
	10.643.846.665
	10.587.428.061

	- Người mua trả tiền trước
	1.450.270.038
	2.038.334.000

	- Phải trả cán bộ công nhân viên
	1.858.888.399
	2.285.205.376

	- Cổ tức năm 2005
	2.057.196.000
	2.057.196.000

	- Phải trả các loại thuế
	75.137.222
	247.417.657

	- Các khoản phải trả phải nộp khác
	2.050.800.059
	2.715.058.459

	- Khoản vay đầu tư dài hạn chưa đến hạn
	4.000.000.000
	4.000.000.000


(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005 và báo cáo tài chính quí I/2006 của công ty.)

Trong các khoản phải thu của công ty, khoản phải thu của khách hàng được phân làm 2 loại: Loại dài hạn và ngắn hạn - Loại dài hạn:  khách hàng là các dự án lớn của Nhà nước, có vốn từ các nguồn vay nước ngoài, ngân sách nên công ty thường phải ứng vốn trước theo các  Hợp đồng trúng thầu.


Cũng trong các khoản phải thu, khoản ứng trước cho người bán cơ bản là khoản ứng trước cho các Hợp đồng thuộc dự án đầu tư mới chưa quyết toán.


Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương là đơn vị thực hiện tốt chính sách thuế của Nhà nước, nhiều năm liền được Bộ tài chính, Tổng cục Thuế khen về công tác quyết toán thuế và nộp Ngân sách nhà nước, vì thế việc nợ đọng thuế hầu như không có. Tại 02 thời điểm báo cáo, khoản cổ tức năm 2005 chưa được thanh toán, tuy nhiên khoản cổ tức này đã được thanh toán ngay trong quý II/2006 thể hiện việc thanh toán đến hạn các khoản phải trả đúng hạn, có uy tín.

5.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 2005. 

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005, tổng doanh thu của Công ty đạt 39,57  tỷ đồng tăng 4,28 tỷ đồng (tương đương 10,81%) so với năm 2004. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,059 tỷ đồng tăng 39,37% so với năm 2004. Công ty đạt được kết quả này do một số nhân tố sau:
- Tập trung cải tiến và quản lý kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nhiều sản phẩm mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý vật tư tốt giảm các chi phí, nâng cao năng suất lao động hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn.

- Công ty đã đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, đầu tư kỹ thuật sản xuất các sản phẩm  cho thị trường khai thác, chế biến và cấp thoát nước, đã mạnh dạn nghiên cứu cung cấp các sản phẩm bơm hút hai phía, bơm nhiều cấp, đầu tư nghiên cứu cung cấp nhiều bơm có kỹ thuật cao dùng cho các ngành công nghiệp. Mặt khác, đã mở rộng thị trường ở miền Trung, miền Nam, miền núi và các đô thị.

- Công ty cũng đã có chính sách giá cả linh hoạt, hợp lý hơn, phù hợp hơn với tình hình thị trường, tăng tính cạnh tranh. Năm 2005, mặc dù giá đầu vào tăng cao , Công ty đã không tăng giá bán bằng nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý đầu vào bằng kỹ thuật và công nghệ, tiết kiệm  tiêu hao vật tư nhiên liệu.

- Công ty có một thuận lợi nữa là việc một số nhà cung cấp chiến lược của công ty chấp nhận việc ứng vốn cho các sản phẩm, hợp đồng cung cấp của công ty. Khi công ty thanh khoản xong công trình mới phải thanh toán trả cho nhà cung cấp chiến lược.

Tuy nhiên, trong năm 2005, Công ty cũng phải đối mặt với một số khó khăn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giá cả biến động tăng làm tăng chi phí đầu vào, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và phức tạp, đòi hỏi Công ty phải liên tục tìm hiểu và có giải pháp tốt trong sản xuất kinh doanh và quản lý nhằm đáp ứng thị trường một cách tốt nhất.

6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

· Hội đồng quản trị 

· Ông Nguyễn Đình Thiệu 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông Vũ văn Đoàn

         
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông Vũ văn Phượng       

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông Nguyễn Đức Cách


ủy viên Hội đồng Quản trị

· Bà   Bùi Thị Lệ Thuỷ    


ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ban Giám đốc 

· Ông  Nguyễn Đình Thiệu

Tổng giám đốc 

· Ông: Vũ Văn Đoàn                  

Phó tổng Giám đốc

· Ông  Nguyễn Đức Cách

 
Phó tổng Giám đốc

· Ông  Vũ văn Phượng                

Phó Tổng Giám đốc

· Ông Nguyễn Thế Tại 


Trợ lý Tổng Giám đốc

· Ban kiểm soát 

· Ông  Nguyễn Văn Bắc      

Trưởng Ban Kiểm soát

· Bà:    Nguyễn Thanh Thuỷ

Kiểm soát viên

· Bà:    Phạm Thị Thu Trang

Kiểm soát viên
Sơ yếu lý lịch tóm tắt

1) Họ và tên:


Nguyễn Đình Thiệu
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

02/02/1952

· Nơi sinh:



Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương

-    Địa chỉ thường trú:

Số 106 - Hai Bà Trưng - Phường Quang Trung – 

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.840494


· Trình độ văn hóa:

10/10


· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư chế tạo máy

· Quá trình công tác:



10/1975 :



Tốt nghiệp Đại học cơ điện Thái Nguyên

12/1975-11/1987 :
Kỹ thuật viên phòng công nghệ - Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương

12/1987-05/1991: 
Phó trưởng, trưởng phòng kỹ thuật – Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương.

6/1991-11/1997: 
Trưởng phòng Kinh doanh - Nhà máy Chế tạo bơm

12/1997-11/2002: 
Phó Giám đốc Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

01/2003-03/2004:

 Giám đốc Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương.

04/2004 – nay : 
Chủ tịch Hội đồng trị – Tổng giám đốc công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

-     Chức vụ công tác hiện nay:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

· Số cổ phần nắm giữ:

876.700 (0,14)
Trong đó:  Đại diện phần vốn Nhà nước: 874.310 (51%).

                  Đại diện sở hữu cá nhân:    2.390 ( 0,14%)

· Những người có liên quan:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
2)  Họ và tên:


Vũ văn Đoàn
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

12/08/1949

· Nơi sinh:



Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:  



Kinh

· Quê quán:



Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương

-    Địa chỉ thường trú:

Số 40 - Vũ Trọng Phụng - Phường Quang Trung – 

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.852349


· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư điện

· Quá trình công tác:



5/1968-11/1973:
Thợ sửa chữa điện xí nghiệp Liên Hiệp gang tháp Thái Nguyên

12/1973-01/1980:

Học Đại học kỹ thuật công nghiệp Việt bắc

02/1980-07/1987:
Kỹ thuật viên Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

8/1987-11/1991:
Phó phòng kỹ thuật cơ điện - Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

12/1991-7/1997:
Phó quản đốc phân xưởng cơ dụng – Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

8/1997-3/2004:
Phó phòng, Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Chế tạo bơm Hải Dương

4/2004 - nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

-     Chức vụ công tác hiện nay:
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm 

Hải Dương

· Số cổ phần nắm giữ: 

3.000 (0,18%)

· Những người có liên quan:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
3) Họ và tên:   


nguyễn Đức cách
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

01/10/1955

· Nơi sinh:



Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương

-     Địa chỉ thường trú:

Số 23 – Phố Lý Công Uẩn - Phường Lê Thanh Nghị – 

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.844875

· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Chế tạo Máy và Thiết bị
-    Quá trình công tác:



10/1978-2/1983:
Chuyên viên ban kinh tế xây dựng -  Tổng cục dầu khí Việt Nam

3/1983-6/1997:
Thiết kế viên Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

7/1997-9/2002:
Phó phòng, trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật công Chế Tạo Bơm Hải Dương

10/2002 – 9/2003:
Trưởng phòng kỹ thuật kiêm trợ lý giám đốc về công tác kỹ thuật công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

10/2003 – 3/2004                  
Phó giám đốc công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

4/2004 – nay
Uỷ viên Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc côn ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

· Số cổ phần nắm giữ:

2.140 (0,13%)

· Những người có liên quan:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

4) Họ và tên:



Vũ Văn phượng  

· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 

20/6/1950

· Nơi sinh:



Đồng Lạc - Nam sách - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

· Quê quán:



Đồng Lạc - Nam sách - Hải Dương 

-    Địa chỉ thường trú:

Số 24 - Trần Thủ Độ - Phường Trần Phú –T.P Hải  

Dương

· Điện thoại liên lạc:



· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Chế tạo máy

· Quá trình công tác:

2/1967-01/1968:


Thợ phay, nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương

2/1968-3/1971:


Thực tập sinh tại Tiệp Khắc

4/1971-11/1981:


Thợ phay Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương






Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội

12/1981-5/1998: 


Kỹ thuật viên Nhà máy Chế tạo bơm

06/1998-09/2002:
Phó phòng Thiết kế kỹ thuật Công ty Chế tạo bơm Hải Dương.

10/2002- 7/2003:
Trưởng phòng quản lý chất lượng công ty Chế tạo bơm Hải Dương

08/2003-3/2004:
 

Trưởng phòng Kế hoạch.

4/2004 – 6/2006: 
Uỷ viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng kế hoạch kiêm trợ lý Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành sản xuất công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

7/2006
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc sản xuất công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty

· Số cổ phần nắm giữ:

3.090 (0,l8%)

· Những người có liên quan :
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
5) Họ và tên:  


Bùi Thị Lệ Thuỷ
· Giới tính:



Nữ




· Ngày tháng năm sinh:

18/12/1972 


· Nơi sinh:



Xã Lai Vu – Huyện Kim Thành – Tỉnh Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

-   Quê quán:



Xã Lai Vu – Huyện Kim Thành – Tỉnh Hải Dương

-   Địa chỉ thường trú:

Số 02 N9 - Khu dân cư số 5 - Phường Nguyễn Trãi – 

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.844876

· Trình độ văn hóa:

12/12

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

11/1994-6/1998:
Nhân viên kế toán phòng TCKT Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

7/1998- 03/2004:
Phó phòng tài chính kế toán Công ty Chế tạo bơm Hải  Dương

4/2004 – 6/2006:          
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó phòng, trưởng phòng Tài chính kế toán công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

7/2006
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó phòng, Kế toán trưởng công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

-    Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng công ty 

· Số cổ phần nắm giữ:

770 (0,04%)

· Những người có liên quan:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
6) Họ và tên:  
 

Nguyễn văn bắc
· Giới tính:



Nam


· Ngày tháng năm sinh: 

08/08/1948

· Nơi sinh:



Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

-    Địa chỉ thường trú:

Số 12 - Ngõ 01 - Khu 13 - Phường Thanh Bình - 

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.853496 


· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng sư phạm dạy nghề

· Quá trình công tác:



12/1965-7/1972 :

Thợ tiện - Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương.

8/1972-8/1973 :
Làm nghĩa vụ quân sự do tỉnh uỷ Hải hưng điều động

9/1973- 10/1975 : 

Thợ tiện - Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương.

11/1975-8/1980:


Học tập tại Liên xô (cũ)

9/1980 – 12/1992 : 
Cán bộ tổ chức - Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương

01/1993 – 05/1999 :
Phó phòng, trưởng phòng Tổ chức bảo vệ Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương.

6/1999 – 12/2000 :
Phó ban dự án AVK - Đan mạch - Công ty Chế tạo bơm Hải Dương.

01/2001 – 12/2002:
Phó phòng quản lý chất lượng - Công ty Chế tạo bơm Hải Dương.

01/2003 – 3/2004 : 
Trưởng phòng tổ chức bảo vệ – Công ty Chế Tạo bơm Hải Dương.

04/2004- nay : 
Trưởng ban kiểm soát- Trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương.

-   Chức vụ công tác hiện nay:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo 
bơm 

 




Hải Dương - Trưởng phòng tổ chức bảo vệ công ty.

· Số cổ phần nắm giữ:

 3.250 (0,19%)

· Những người có liên quan:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
7) Họ và tên:       


Nguyễn Thanh thuỷ
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 

18/05/1971

· Nơi sinh:



Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

-     Địa chỉ thường trú:

Số 30/4 - Phố Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Trãi  

Thành phố Hải Dương

· Điện thoại liên lạc:

0320.853496

· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:


11/1991-3/2004:
Kế toán tiền lương - Công ty chế tạo bơm Hải Dương.

4/2004 – nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát - Kế toán tiền lương công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

-    Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát, cán bộ phòng Lao động              




tiền lương công ty

· Số cổ phần nắm giữ:

1.030 (0,06%)

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
8) Họ và tên:  


Trần thị Thu Trang
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 

4/9/1974

· Nơi sinh:



Hòn Gai - Quảng Ninh

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



 Kinh  

· Quê quán:



Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:

Số 539 - Tổ 20 - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8269939

· Trình độ văn hóa:

12/12

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

-    Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm 

Hải Dương, Phó trưởng phòng tài chính kế toán Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

· Số cổ phần nắm giữ:

Không

· Những người có liên quan:
Không

-     Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

7. Tài sản 

· Cơ sở nhà xưởng - văn phòng

Hiện tại, nhà xưởng hoạt động của Công ty gồm những cơ sở sau:

	SỐ TT
	Tên và địa chỉ
	Diện tích
	Sở hữu
	Mục đích
	Sử dụng

	1
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Duơng – Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh – Thành phố Hải Dương
	25.535

m2
	Công ty quản lý
	Sản xuất 

kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh

	2
	Cơ sở 2, Khu công nghiệp phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
	49.677,28

m2
	Công ty quản lý
	Sản xuất 

kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh

	3
	Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Số 39 Độc Lập - Phường Tân Thành - Quận tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh 
	204,20

m2
	Đi thuê
	Bán hàng và kinh doanh
	Bán hàng và kinh doanh


(*) Ghi chú:  02 địa điểm do công ty quản lý, công ty có quyết định thuê đất  lâu dài và trả tiền thuê đất hàng năm.

- Hợp đồng thuê đất số: 297/HĐ-TĐ ngày 14 tháng 8 năm 2003 ký giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và Công ty chế tạo bơm Hải Dương. Thời hạn thuê đất là 20 năm, kể từ ngày 02/4/2003 đến ngày 02/4/2023.
· Giá trị tài sản cố định của Công ty vào thời điểm ngày 31/12/2005 và 31/3/2006 như sau:

Đơn vị tính: ĐồngVN
	TT
	Khoản mục
	Thời điểm 31/12/2005
	Thời điểm 31/3/2006

	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A
	Tài sản cố định hữu hình
	17.777.935.214
	3.784.004.010
	17.777.935.214
	3.480.185.800

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	5.669.344.228
	1.253.312.200
	5.669.344.228
	1.171.083.200

	2
	Máy móc thiết bị
	8.596.066.087
	1.203.002.000
	8.596.066.087
	1.084.770.000

	3
	Phương tiện vận tải
	3.008.180.201
	1.160.076.810
	3.008.180.201
	1.071.098.600

	4
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	504.344.698
	167.613.000
	504.344.698
	153.234.000

	5
	Tài sản cố định khác
	0
	0
	0
	0

	B
	Tài sản cố định vô hình
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	17.777.935.214
	3.784.004.010
	17.777.935.214
	3.480.185.800


· Một số tài sản chính của Công ty (tại thời điểm 31/03/2006)           Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại đến (31/12/2005)
	Khấu hao luỹ kế đến 

(31/3/2006)
	Giá trị 
còn lại  (31/03/2006)

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	5.669.344.228
	1.253.312.200
	4.498.261.028
	1.171.083.200

	1
	Nhà hành chính cơ lý
	519.360.000
	0
	519.360.000
	0

	2
	Nhà làm việc 3 tầng
	566.170.000
	264.202.000
	309.518.000
	256.652.000

	3
	Nhà làm việc kiến trúc Pháp
	754.387.500
	70.302.500
	694.143..000
	60.244.500

	4
	Nhà thử bơm
	181.500.000
	15.730.000
	168.190.000
	13.310.000

	5
	Nhà sản xuất xưởng cơ khí
	2.268.000.000
	173.880.000
	2.124.360.000
	143.640.000

	6
	Nhà sản xuất gò hàn rèn
	225.000.000
	85.500.000
	141.750.000
	83.250.000

	7
	Trạm biến áp mới
	345.540.198
	234.476.000
	123.404.198
	222.136.000

	8
	Đường điện mới
	375.967.400
	286.450.000
	99.587.400
	276.380.000

	9
	Nhà cửa vật kiến trúc khác
	433.419.130
	122.771.700
	317.948.430
	115.470.700

	II
	Máy móc thiết bị
	8.596.066.087
	1.203.002.000
	7.511.296.087
	1.084.770.000

	1
	Lưu lượng kế
	188.659.400
	50.761.000
	147.330.400
	41.329.000

	2
	Máy phân tích nhanh
	813.997.093
	0
	813.997.093
	0

	3
	Lò nấu thép MK8
	1.892.837.010
	0
	1.892.837.010
	0

	4
	Máy làm khuôn FD2A
	254.718.336
	42.454.000
	221.361.336
	33.357.000

	5
	Lò thép trung tần
	252.950.619
	192.724.000
	69.260.619
	183.690.000

	6
	Dây truyền sơn
	417.637.257
	291.759.000
	146.759.257
	270.878.000

	7
	Thiết bị phun bi
	641.339.981
	427.559.000
	245.847.981
	395.492.000

	8
	Hệ thống máy nén khí
	123.809.526
	23.582.000
	106.122.526
	17.687.000

	9
	Hệ thống thử áp lực
	758.574.000
	129.941.000
	652.338.000
	106.236.000

	10
	Máy doa 2620B
	212.988.880
	0
	212.988.880
	0

	11
	Máy doa 2620B
	127.050.000
	0
	127.050.000
	0

	12
	Máy doa HWCA110
	220.147.200
	0
	220.147.200
	0

	13
	Máy mài tròn ngoài 3A141
	130.039.500
	0
	130.039.500
	0

	14
	Máy tiện đứng 1541
	272.551.205
	0
	272.551.205
	0

	15
	Máy tiện đứng KNA135
	154.190.000
	0
	154.190.000
	0

	16
	Máy xọc hành trình
	121.000.000
	0
	121.000.000
	0

	17
	Máy lốc tôn 25x3000
	189.478.600
	21.655.000
	173.236.600
	16.242.000

	18
	Máy móc thiết bị khác
	1.824.097.480
	22.567.000
	1.804.238.480
	19.859.000

	III
	Phương tiện vận tải
	3.008.180.201
	1.160.076.810
	1.937.081.601
	1.071.098.600

	1
	¤t« TOYOTA Hiace 
	318.095.000
	76.569.000
	256.623.000
	61.472.000

	2
	Xe ôtô tảI cầu Huyndai 3,5tấn
	247.460.000
	106.546.000
	151.225.000
	96.235.000

	3
	Xe ôtô bán tải Range
	377.164.000
	115.248.000
	277.631.000
	99.533.000

	4
	Xe ôtô tảI cẩu 34K-5698
	218.940.000
	43.897.000
	184.165.000
	34.775.000

	5
	Xe «t« DAWOO 34K – 4988
	398.334.100
	0
	398.334.100
	0

	6
	Xe «t« Croowna 34K 4203
	332.760.000
	0
	332.760.000
	0

	7
	Xe «t« TOYOTA Camry - 0207
	801.513.364
	723.588.000
	111.321.364
	690.192.000

	8
	Các xe khác và cầu trục xưởng
	313.913.737
	94.228.810
	225.022.137
	88.891.600

	IV
	Thiết bị quản lý
	504.344.698
	57.519.000
	351.110.698
	153.234.000


· Các khoản vay ngắn, trung và dài hạn của Công ty (tại thời điểm 31/03/2006)

Vay ngắn hạn: Không có
Vay dài hạn:


* Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương: 4.000.000.000 đồng

   Khoản vay dài hạn được vay theo hợp đồng tín dụng sau:

Hợp đồng tín dụng số 05030351/HĐTD (ngày 11/8/2005) với Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương:

+ Tổng số tiền vay theo Hợp đồng: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng chẵn) 

+ Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

+ Mục đích sử dụng tiền vay: Đầu tư cho dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các loại bơm, van phục vụ công nghiệp, thuỷ lợi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu”

+ Lãi suất: 0,85%/tháng.

+ Thời hạn vay: 08 năm 10 tháng.

+ Thời hạn trả nợ: 07 năm 05 tháng 

+ Trả nợ gốc: Trả nợ thành 15 kỳ hạn, các kỳ hạn cách nhau 6 tháng, mỗi kỳ trả 950.000.000 đồng. Lần trả nợ đầu tiên vào ngày 30/6/2007.

+   Trả lãi vay: Trả định kỳ theo quý, 03 tháng 1 lần kể từ ngày nhận nợ. 

 (*) Ghi chú: mức lãi suất trong Hợp đồng  trên là lãi suất cho vay tại thời điểm ký hợp đồng có hiệu lực 01 năm. Sau 01 năm mức lãi suất sẽ được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

8 . Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Đơn vị tính: Triệu đồng VN
	 Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Giá trị
	Tăng trưởng

	Vỗn chủ sở hữu
	17.143,3
	-
	27.143,3
	58,33%
	27.143,3
	22,58%

	Doanh thu thuần
	43.000,0
	8,86%
	47.500,0
	10,46%
	53.000,0
	11,57%

	Lợi nhuận sau thuế
	4.500,0
	10,11%
	5.500,0
	22,22%
	6.300,0
	14,55%

	LN sau thuế/Doanh thu thuần
	10,46%
	1,95%
	11,59 %
	10,80%
	11,88%
	5,02%

	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	26,25%
	10,85%
	20,26%
	(22,82%)
	23,21%
	14,56%

	Tỷ lệ cổ tức
	12%
	-
	12%
	-
	12%
	-


Ghi chú: 
8.1. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
8.1.1. Dự án đầu tư mới.

· Dự án nâng cao năng lực sản xuất các loại bơm, van phục vụ công nghiệp, thuỷ lợi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu
· Tổng mức đầu tư của dự án:  44.854.352.449, đồng (Bốn mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi tư triệu ba trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm bốn mươi chín đồng chẵn).

Trong đó: đầu tư cho TSCĐ và xây dựng nhà xưởng: 39.317.446.449,đồng

· Lợi thế dự án: Với kinh nghiệm sản xuất sẵn có, với công nghệ sản xuất hiện đại - công nghệ đúc furan  cùng hệ thống khách hàng đã có tín nhiệm và sản xuất sản phẩm chất lượng cao cho thị trường, dự án mới của công ty sẽ nâng cao khả năng công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh sản phẩm của công ty.

·  Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, bên cách quốc lộ số 5, cạnh đường Ngô Quyền đi vào thành phố. Tổng diện tích: 49.677,28 m2.

· Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn tự có của công ty và vốn vay của Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số 05030351 ngày 11 tháng 8 năm 2005 đã ký giữa Ngân hàng công thương và Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. 

Đồng thời, đang làm thủ tục hỗ trợ lãi suất sau đầu tư với Hợp đồng hỗ trợ lãi suất số 04/2006/HĐ/HTLS ký ngày 23/3/2006 giữa Công ty và Quỹ Hỗ trợ phát triển - Chi nhánh Hải Dương.

Mô hình hoạt động: Công ty sẽ chuyển toàn bộ phân xưởng Đúc của công ty ra cơ sở mới, đầu tư hệ thống thiết bị đúc với công nghệ đúc Furan nhằm nâng cao năng lực sản xuât Đúc cho toàn bộ sản phẩm hiện tại  và tạo phôi vật liệu đặc biệt cho sản phẩm mới của công ty. Xưởng Đúc với quy mô sản xuất dự kiến 3.000 tấn/ năm, nguồn nhân lực từ 120 - 150 công nhân, hướng sẽ trở thành một nhà máy đúc của Công ty.

 Ngoài dự án trên, hiện công ty có chủ trương  đầu tư một số máy móc thiết bị trực tiếp cho công nghệ gia công cơ khí trên khu đất mới nói trên.

8.1.2. Kế hoạch cải tiến công nghệ sản xuất, đi sâu phát triển sản phẩm mới cho các vùng thị trường khác nhau.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới luôn được Công ty chú trọng phát triển. Đặc biệt, những năm gần đây, trong điều kiện thị trường công nghiệp ngày càng kỹ tính hơn đòi hỏi công nghệ cao hơn và cần nhiều chủng loại hơn, vì thế việc cho ra đời những sản phẩm mới đáp ứng các lĩnh vực như khai thác mỏ, khai thác dầu khí, công nghệ  mía đường, giấy, v.v... thay thế hàng nhập ngoại là rất quan trọng đối với công ty. Công ty đã không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới tiên tiến sản xuất thành công các loại sản phẩm mới có chất lượng cao,  tiết kiệm chi phí sản xuất, áp dụng quản lý tiêu chuẩn trên mọi mặt nhằm giảm giá thành sản phẩm, có khả năng cạnh tranh tốt nhất.

Kế hoạch cải tiến công nghệ sản xuất được chi tiết cụ thể như sau

· Hoàn thiện công nghệ Đúc Furan trên dây chuyển sản xuất mới, nhằm một bước nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện, ổn  định công nghệ đúc, đặc biệt là đúc thép, gang , thép hợp kim, thép không rỉ... đạt công nghệ hàng đầu trong ngành Đúc Việt Nam .

· Cải tiến thiết kế sản phẩm, cải tiến công nghệ tạo phôi và gia công cơ khí hiện có, trang bị thiết bị mới có tính năng kỹ thuật cao hơn.

· Thực hiện tốt và không ngừng bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001:2000 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004.

8.1.3.
Kế hoạch đầu tư năm 2006 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ III (ngày 15/01/2006) của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương: 

· Hoàn thiện dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các loại bơm, van phục vụ công nghiệp, thuỷ lợi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu”
Xây dựng xong nhà xưởng đúc, trang bị máy móc thiêt bị, di chuyển toàn bộ xưởng đúc ra cơ sở II, đưa xưởng hoạt động vào cuối năm 2006
· Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đấu thầu các hạng mục thuộc dự án đã được Tổng công ty duyệt.

8.1.4. Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

Nghị quyết Đại hộ cổ đông bất thường ngày 10/6/2006 của Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã thông qua chủ trương phát hành thêm từ 5-10 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành là cuối năm 2006 đến đầu năm 2007. Mục tiêu cơ bản của việc tăng vốn này nhằm huy động vốn dài hạn cho đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực, vị thế tài chính của Công ty.

8.2. Một số Hợp đồng đã được ký kết thực hiện tại thời điểm 31/3/2006, khẳng định cho kế hoạch năm 2006 của công ty khả thi và chắc chắn.

+  Hợp đồng số 45 /HĐKT-ĐT ngày 8 tháng 10 năm 2005 ký giữa Công ty Cổ phần Chế  Tạo Bơm Hải Dương và công ty than Dương Huy.

Tổng giá trị Hợp đồng: 836.098.000, VNĐ (Tám trăm ba mươi sáu triệu không trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 8/10/2006.

Thời gian thực hiện: 90 ngày.

+ Hợp đồng số 38 HĐ/XD ngày 8 tháng 12 năm 2005 ký giữa Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương và Ban quản lý đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Vĩnh Mộ.

Tổng giá trị Hợp đồng: 6.545.418.000,VNĐ (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng chẵn).

Thời giankhởi công: Ngày 8 tháng 12 năm 2005.

Thời gian thực hiện: 240 ngày.

+ Hợp đồng số 251 HĐ/CTB ngày 26 tháng 12 năm 2005 kỹ giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Tây về việc: Mua sắm, lắp đặt máy bơm, thiết bị cơ khí thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Khê Tang II – Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây.

Tổng giá trị Hợp đồng: 8.730.223.000, VNĐ (Tám tỷ bảy trăm ba mươi triệu hai trăm hai ba ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 26/12/2005.

Thời gian thực hiện: 200 ngày.

      + Hợp đồng số : 1855 – VIE (SF)

Contract No. CPO/ADB/ICD/NYD/Pumps ngày 15 tháng 12 năm 2005.

Giữa Ban quản lý trung ương - Dự án thuỷ lợi CPO, Tổng công ty cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi - Bộ nông nghiệp và PTNT với Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương về việc cung cấp thiết bị máy bơm cho 02 trạm bơm Ghềnh Nghệ và Tư Mại tại Yên tập - Bắc Giang.

Tổng giá trị Hợp đồng: 557,178.5 USD ( Năm trăm năm bảy ngàn một trăm bảy tám đô la năm mươi xen).

Thời gian thực hiện: 240 ngày và không quá 300 ngày kể từ khi ký kết Hợp đồng.

+ Hợp đồng số 06 /HĐKT-ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và công ty than Dương Huy.

Tổng giá trị Hợp đồng: 564.842.000, VNĐ (Năm trăm sáu mươi tư triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 9/3/2006.

Thời gian thực hiện: 30 ngày.

+ Hợp đồng số 61 HĐ/CTB ngày 30 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Chế tạo điện cơ Hà nội.

Tổng giá trị Hợp đồng: 1.457.390.000, VNĐ (Một tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 30/3/2006.

Thời gian thực hiện: 75 ngày.

+ Hợp đồng số 73 /HĐ-CTB ngày 15 tháng 4 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Hải Dương.

Tổng giá trị Hợp đồng: 912.894.000, VNĐ (Chín trăm mười hai triệu tám trăm chín mươi tư ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 15/4/2006.

Thời gian thực hiện: 40 ngày.

    +  Hợp đồng số 29 HĐ/CTB ngày 21 tháng 02 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế  Tạo Bơm Hải Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T-V-T.

Tổng giá trị Hợp đồng: 241.355.000, VNĐ (Hai trăm bốn mốt triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 21/02/2006.

Thời gian thực hiện: 10 ngày.

+  Hợp đồng số 46/HĐ-CTB ngày 11 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty TNHH Thành Trung.

Tổng giá trị Hợp đồng: 354.296.000, VNĐ (Ba trăm năm mươi tư triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 11/3/2006.

Thời gian thực hiện: 29 ngày.

+  Hợp đồng số 48/HĐ-CTB ngày 17 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty TNHH Tân Tiến.

Tổng giá trị Hợp đồng: 262.010.000, VNĐ (Hai trăm sáu hai triệu không trăm mười ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 17/3/2006.

Thời gian thực hiện: 53 ngày.

+  Hợp đồng số 127/HĐ-KH ngày 13 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty Than Mông Dương.

Tổng giá trị Hợp đồng: 303.254.000, VNĐ (Ba trăm linh ba triệu hai trăm năm mươi tư ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 13/3/2006.

Thời gian thực hiện: 20 ngày.

+  Hợp đồng số 28 HĐ/CTB ngày 20 tháng 02 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế  Tạo Bơm Hải Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bích Động.

Tổng giá trị Hợp đồng: 217.332.000, VNĐ (Hai trăm mười bảy triệu ba trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 20/02/2006.

Thời gian thực hiện: 55 ngày.

+  Hợp đồng số 57/HĐ-CTB ngày 28 tháng 3 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty Cổ phần Công nghiệp Chịu lửa Hưng Đạo.

Tổng giá trị Hợp đồng: 237.250.000, VNĐ (Hai trăm ba bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 28/3/2006.

Thời gian thực hiện: 30 ngày.

+  Hợp đồng số 70/HĐ-CTB ngày 08 tháng 4 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế    Tạo Bơm Hải Dương và Công ty CP Xây dựng Đê kè Thuỷ lợi Hưng Yên.

Tổng giá trị Hợp đồng: 282.564.000, VNĐ (Hai trăm tám mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư ngàn đồng chẵn)

Ngày khởi công: 08/4/2006.

Thời gian thực hiện: 30 ngày.

+ Hợp đồng 28 ngày 28 tháng 4 năm 2006 ký giữa Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải   Dương và Ban quản lý dự án – Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Đồng Mô - Hà Tây về việc cung cấp 04 tổ bơm HTĐ560C3 cho trạm bơm Quán Mới - Phúc Thọ - Vĩnh Phúc.

Tổng giá trị Hợp đồng: 1.246.690.200, (Một tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn hai trăm đồng chẵn)

Ngày khởi công: 28/4/ 2006.

Thời gian thực hiện: 44 ngày

9.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký
Không có.

IV.     Cổ phiếu đăng ký.

1. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu: 1.714.330  cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty là: 911.261 cổ phiếu (trong đó 874.310 cổ phiếu là cổ phiếu Nhà nước uỷ quyền, 11.390CP của Hội đồng quản trị và 23.331CP là số cổ phiếu của người lao động nghèo được mua ưu đãi trả chậm chưa thanh toán hết) 
4. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách của Công ty
Tại thời điểm 31/12/2005 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	19.343.300.000
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	-----------------
	=
	11.283 ®

	
	Số cổ phần đã phát hành
	1.714.330
	
	


Tại thời điểm 31/3/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	20.072.153.338
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	-------------------
	=
	12.113,7 ®

	
	Số cổ phần đã phát hành
	1.714. 330
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay, Công ty vẫn chưa có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan 

Thuế giá trị gia tăng:

Các hàng hoá và dịch vụ do Công ty sản xuất và cung cấp chịu thuế giá trị gia tăng theo các mức thuế suất:

· Hàng hóa: 



5% 

· Dịch vụ:



10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 28%. Theo các quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/04/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn giảm thuế cho các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định nêu trên, Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2004, 2005 và được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2006, 2007. 

· Số thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2004 Công ty được miễn giảm là: 651.544.632 đồng (ưu đãi 100%);

· Số thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2005 Công ty được miễn giảm là: 1.136.796.085, đồng ( ưu đãi 100%);

Toàn bộ số tiền thuế được miễn giảm trên, công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn Quỹ đầu tư sản xuất kinh doanh theo chế độ quy định.

Theo Công văn số 5248/TC-CST của Thứ trưởng Bộ tài chính Trương Chí Trung ký ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo các Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện hành.    

V.  các  đối  tác liên quan tới việc đăng ký

7. Tổ chức kiểm toán
Công ty Kiểm toán và kế toán hà nội (CPA)

Trụ sở:
Số 12 - Ngõ 2 Hoa Lưu - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9.745.081 - 9.745.082

Fax:


(84-4) 9.745.083

VI..    Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế
Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, ngành cơ khí Việt Nam đã từng bước vươn lên, khẳng định vị trí gia tăng năng lực cạnh tranh. Với thế mạnh của Công ty chủ yếu là sản xuất các loại máy bơm công nghiệp và bơm nông nghiệp phục vụ cho các dự án tưới tiêu nước, các công trình thuỷ nông… Vì vây,  với những tín hiệu khả quan của nền kinh tế, cơ hội phát triển của Công ty cũng ngày được mở rộng. Bên cạnh đó, nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng đặt công ty phải đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã để chiếm lĩnh thị trường.  
2. Rủi ro về luật pháp
Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự , Luật Thương mại, Luật Đầu tư và một loạt các văn bản khác,... Khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó là các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty: Luật thuế về xuất nhập khẩu, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng...      

Với sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập kinh tế thế giới sắp tới, các văn bản quy phạm, chế tài pháp luật về quản lý điều hành đang đuợc Chỉnh phủ và các ngành liên quan hoàn thiện sửa đổi. Sự thay đổi của các văn bản Luật đang được các nhà đầu tư và kinh doanh quan tâm. Đồng thời với sự thay đổi của chính sách là việc mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nước ngoài hội nhập vào Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay các chính sách về việc chống hàng giả, hàng nhái, hạn chế của việc bảo hộ bản quyền là rủi ro lớn về pháp luật đối với sản xuất kinh doanh của công ty 

3. Rủi ro đặc thù
* Nguồn nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là các loại vật tư như sắt thép, xăng dầu, kim loại màu.... Trong trường hợp lạm phát xảy ra, giá các mặt hàng như sắt thép, xăng dầu tăng cao sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

* Ngành nghề:  

Do sản phẩm của công ty là sản phẩm cơ khí nên quá trình công nghệ dài vì phải qua các khâu từ thiết kế bản vẽ, mua sắm vật tư tạo phôi, gia công, lắp ráp sản phẩm đến tiêu thụ. Công ty cũng không tách rời cái chung của doanh nghiệp cơ khí là thu hồi vốn chậm và trình độ kỹ thuật còn hạn chế. Đây là một khó khăn, phải phân tích đầu tư để phát triển.

* Thị trường: Do sản phẩm cung cấp cho nhiều đối tượng và tính chất công việc sử dụng khác nhau, cho nên chủng loại sản phẩm của công ty nhiều và phức tạp, thậm chí là đơn chiếc nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao, đầu tư lớn. Nhu cầu sản phẩm bơm,van quạt trong nước tương đối ổn định và ngáy càng tăng. Xu thế hoà nhập và phát triển kinh tế trong nuowcs sẽ gia tăng mức độ cạnh tranh và phân chia thị phần.

Nền kinh tế xã hội tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam đã đặt mỗi doanh nghiệp trước những thách thức như: biến động thị trường, thay đổi thị hiếu của người sử dụng, đầu tư, sự xuất hiện của những sản phẩm mới, những đối thủ cạnh tranh mới, sự thay đổi của hệ thống pháp lý, hội nhập kinh tế thế giới, về quản lý doanh nghiệp..vv. đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn định , Công ty đã đầu tư kỹ thuật và trang bị công nghệ mới đáp ứng nhiều hơn, tốt hơn cho nhu cầu thị trường,... Mặt khác, cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên tác nghiệp năng động, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc hiệu quả nhất. 

Vii.  phụ lục

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về đăng ký giao dịch cổ phiếu

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2005.

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính do công ty lập tại ngày 31/3/2006 cho kỳ hoạt động quí I/2006

Hải Dương, ngày 5 tháng 7 năm 2006

Công ty Cổ phần Chế tạo bơm HẢI Dương

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng Giám đốc
                      Nguyễn Đình Thiệu

Trưởng Ban kiểm soát
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Bắc
Bùi Thị Lệ Thuỷ
Đại hội
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